
1. Đặt vấn đề 
Dân số của mỗi quốc gia hay địa phương có vai

trò to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội nơi
đó. Xét theo góc độ tổng cung của nền kinh tế thì
dân số là nguồn lực con người và là yếu tố gắn kết
các yếu tố sản xuất khác, ngoài ra đây còn là lực
lượng định hướng quản lý quá trình sản xuất đó.
Dưới góc độ tổng cầu, dân số quyết định mức tiêu
dùng của xã hội qua đó quyết định tích lũy và tổng
cầu của nền kinh tế. 

Dân số luôn biến động thay đổi theo thời gian
dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Sự
thay đổi của dân số về quy mô và các yếu tố của
nó cũng tác động tới sự phát triển kinh tế. Kết
quả tổng điều tra dân số 1/4/2009 cho thấy đã có
nhiều thay đổi trong cấu trúc dân số Vn nói chung
và khu vực miền Trung - Tây nguyên (MT-Tn) nói
riêng. những thay đổi này đã đặt ra nhiều vấn đề
phải giải quyết để phát triển kinh tế và xã hội
cho từng tỉnh cũng như cả khu vực MT-Tn, do vậy
mà các nhà hoạch định chính sách cần thiết phải
nhận thức được điều này để có những điều chỉnh
trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho
phù hợp. Đây chính là mục đích của nghiên cứu
này.      

2. Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh
tế

Phần này sẽ làm rõ mối quan hệ giữa dân số
và phát triển kinh tế về mặt lý luận trên cơ sở
các nghiên cứu trên thế giới và thực tiễn về mối
quan hệ này. Trước hết hãy xem xét một số
nghiên cứu của thế giới. Từ thế kỷ thứ 18, David
ricardo trong tác phẩm Những nguyên lý của

kinh tế chính trị và thuế khóa đã đề cập tới mối

quan hệ này tuy chỉ dưới góc độ giới hạn về đất
đai - nhân tố sản xuất quan trọng nhất trong nông
nghiệp bị giới hạn so với sự gia tăng nhanh dân
số và do đó nhu cầu nông sản đã làm cho năng
suất và lợi nhuận trong sản xuất giảm dần. Từ
đây cũng cho thấy sự gia tăng nhanh dân số, qua
đó tăng nhanh lao động nếu không đảm bảo các
yếu tố sản xuất sẽ hạn chế sự phát triển kinh tế. 

Thomas r. Malthus (1766-1834) với tác phẩm
nổi tiếng Bàn về nguồn gốc của dân số được viết
1798. ông cho rằng sự đam mê giữa các giới tính
sẽ làm cho dân số tăng với điều kiện nguồn lương
thực thực phẩm cho phép. Con người không hạn
chế sinh đẻ dưới mức tối đa về mặt sinh học. nếu
lương tăng cao hơn mức đủ sống, thì con người sẽ
xây dựng gia đình sớm hơn và có nhiều con hơn.
nhưng tình trạng này chỉ mang tính tạm thời. Sẽ
đến lúc dân số tăng làm tăng nguồn lao động này,
khi đó sẽ tận dụng hết diện tích đất đai cố định
và cuối cùng vì suy giảm lợi nhuận, tiền lương sẽ
giảm tới mức đủ sống. Do Malthus không tính tới
sự gia tăng của các nguồn lương thực thực phẩm
có thể đi trước sự gia tăng dân số một bước. Trong
một bài nổi tiếng của mình, ông lập luận là các
nguồn lương thực thực phẩm tăng theo cấp số cộng
trong khi dân số tăng theo cấp số nhân. Tuy có
những hạn chế nhưng ông cũng đã chỉ ra dân số
như nhân tố ảnh hưởng lớn tới sự tăng trưởng
kinh tế và những yêu cầu với nền kinh tế trước
vấn đề gia tăng nhanh dân số.  

aÛnh hưởng của dân số tới phát triển kinh tế
được gillis và nhóm tác giả (1990) xem xét bằng
việc phân tích mối quan hệ giữa thu nhập theo
đầu người và dân số ở một nước: Thu nhập theo
đầu người tăng lên hay giảm đi nếu dân số đông
hơn. Và họ đưa ra lý thuyết dân số thích hợp nhất
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mà theo đó đối với một nước, ở một thời điểm nào
đó có số người lao động ổn định, thì có một bộ
phận dân chúng có thu nhập theo đầu người cao
nhất. Tức là ở các mức độ dân số dưới mức thích
hợp nhất, thu nhập theo đầu người thấp hơn so
với khi dân số ở mức thích hợp nhất, vì không đủ
lao động để sử dụng các nguồn phi lao động hiện
có một cách hiệu quả, trong khi đó ở các mức độ
trên mức dân số thích hợp nhất thì thu nhập theo
đầu người thấp hơn vì có quá nhiều nhân công và
tiền kiếm được sẽ giảm dần đi. như vậy, lý thuyết
này chỉ ra rằng muốn phát triển phải duy trì quy
mô dân số hợp lý, khi quy mô và cơ cấu dân số
thay đổi thì chính sách phát triển cũng cần thay
đổi. 

ngược với quan điểm của hai nhà kinh tế trên,
nhà kinh tế gary Becker (1991), trong tác phẩm
Kinh tế hộ gia đình nhìn nhận con cái là nguồn
tiêu dùng về lâu dài mang lại lợi ích. Các cặp vợ
chồng sản xuất tối đa chức năng sinh lợi trong đó
"hàng hóa" họ có thể "mua" là: (1) số con cái đang
sống, (2) phẩm chất đứa trẻ (đặc tính về giáo dục
và sức khỏe), (3) những hàng hóa và dịch vụ thông
thường. những gánh nặng cha mẹ phải chịu theo
mô hình Becker là: (1) thời gian, (2) chi phí để
mua hàng hóa và trả tiền dịch vụ. Becker giải
thích việc khả năng sinh sản giảm khi thu nhập
tăng bằng cách nói rằng chi phí cho con cái có xu
hướng tăng, và đặc biệt là chi phí ẩn về thời gian
của bố mẹ tăng. Becker lập luận là nếu chi phí
cho con cái về mặt số lượng tăng thì nhiều ông bố
bà mẹ sẽ có xu hướng đầu tư vào tư chất của con
cái, có lẽ sẽ chi phí nhiều tiền hơn vào việc giảm
số con. Chính điều này đã dẫn tới xu hướng tiêu
dùng thay đổi kích thích gia tăng ngành dịch vụ
và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.  

Solow (1956) trình bày mô hình tăng trưởng
kinh tế đã chỉ ra mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế và gia tăng dân số thông qua xem xét tỷ
lệ vốn trên lao động. Sự tăng trưởng kinh tế phụ
thuộc vào việc tích lũy vốn làm tăng tỷ lệ vốn trên
lao động, nếu dân số lao động tăng nhanh hơn tỷ
lệ tích lũy sẽ hạn chế tăng trưởng. Sau này
Mankiw (2000) đã phát triển mô hình này và chỉ
ra sự gia tăng dân số và lao động nếu đi kèm với
nâng cao chất lượng dân số và lao động (nhờ đó
tăng hiệu quả của lao động sẽ bảo đảm sự phát

triển bền vững).   
Lịch sử phát triển dân số theo tiến trình phát

triển kinh tế thế giới cho thấy sự thay đổi dân số
thế giới luôn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế
thế giới. Theo tiến trình phát triển kinh tế có 4
thời kỳ: 

(1) Thời kỳ trước khi có nền sản xuất nông

nghiệp: Khoảng nửa triệu năm, con người đã sống
trong một nền kinh tế sơ khai và không ổn định
do dựa vào khai thác tài nguyên đất đai và sản
phẩm từ tự nhiên. Mật độ dân số - số dân trên
1 km2 - lúc đó rất thấp. 

(2) Từ thời kỳ sản xuất nông nghiệp định cư

đến cuộc cách mạng công nghiệp: Sự phát triển
của nền sản xuất nông nghiệp định cư đã duy trì
nâng cao được cuộc sống con người. nhờ nền sản
xuất đã có bước phát triển, nguồn cung cấp thực
phẩm tăng lên và đã ổn định. nền kinh tế bắt
đầu tăng nhu cầu lao động và nhờ tỷ lệ chết giảm,
tuổi thọ tăng, dân số tăng dần với tốc độ khoảng
0,5% mỗi năm. Đến năm 1800, dân số thế giới vào
khoảng 1,7 tỷ. 

(3) Từ cách mạng công nghiệp tới chiến tranh

thế giới II: Cuộc cách mạng công nghiệp, đánh dấu
sự bắt đầu phát triển của nền kinh tế hiện đại,
đã tăng thêm khả năng nuôi sống con người từ
đất đai. những đổi mới trong nông nghiệp và công
nghiệp, cho phép chuyển một phần lực lượng lao
động từ nông nghiệp sang công nghiệp trong khi
năng suất lao động trong nông nghiệp vẫn tăng
cao đủ để nuôi sống số dân thành thị đang tăng
lên. Điều kiện giao thông được cải tiến đặc biệt
là các tuyến đường sắt xuyên lục địa đã dẫn tới
sự thay đổi phân bố dân số thế giới theo yêu cầu
phát triển nền sản xuất thế giới. Dân số tăng
nhanh đạt tới 1% mỗi năm vào thời kỳ chiến
tranh thế giới ii. Thời kỳ này kéo dài tới năm
1945, khi đó dân số thế giới xấp xỉ 2,5 tỷ. 

(4) Thời kỳ sau chiến tranh thế giới II: Ở thời
kỳ này, kỹ thuật tiên tiến được sử dụng ở các nước
phát triển thời kỳ trước đã lan rộng toàn cầu kinh
tế phát triển mạnh đã tăng đáng kể khả năng
cung cấp thực phẩm và hạn chế bệnh tật. Kết quả
là có sự thay đổi thực sự về tỷ lệ chết và tuổi thọ
trung bình. Thời kỳ này xuất hiện hai xu hướng
trái ngược nhau: (1) Dân số tăng nhanh ở các nước
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đang phát triển, phần nào làm hạn chế sự phát
triển kinh tế ở đây, (2) trong khi ở các nước phát
triển nhanh thì dân số dần già hóa, từ đó phải
đối mặt với tình trạng thiếu lao động. nhìn chung
qua cả 4 thời kỳ sự phát triển kinh tế cho phép
cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy gia tăng dân
số và sự gia tăng dân số vừa thúc đẩy kinh tế vừa
hạn chế sự phát triển kinh tế. 

3. Tình hình phát triển kinh tế MT-TN
MT-Tn bao gồm 19 tỉnh thành phố thuộc hai

vùng: Khu vực 1, gồm các tỉnh khu vực Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh thành); Khu
vực 2, gồm các tỉnh Tây nguyên (5 tỉnh).  Khu vực
MT-Tn có 23,94 triệu dân (2009), chiếm 27% dân
số Vn, trong đó vùng Duyên hải nam Trung Bộ
có 8,76 triệu, Tây nguyên có 5,1 triệu và Bắc
Trung Bộ có 9,1 triệu. Dân số giữa các tỉnh không
đều, tỉnh Thanh hóa có dân số 3,4 triệu người,
thấp nhất tỉnh Kon Tum 0,43 triệu người. Mật độ
dân số khu vực là 164 người/km2 trong đó khu vực
Bắc Trung Bộ có mật độ cao nhất 209 người/km2,
Duyên hải nam Trung Bộ là 203 người/km2, và
Tây nguyên là 92 người/km2. Mật độ cao nhất
trong các tỉnh trừ TP. Đà nẵng là 333 người/km2.
Sự phân bố dân cư như vậy dẫn tới sự chênh lệch
đáng kể điều kiện về nguồn lực cho phát triển và
trở thành nguyên nhân dẫn tới chênh lệch đáng
kể về thu nhập. 

Trong giai đoạn 2006-2010, toàn khu vực MT-
Tn có tốc độ tăng trưởng trung bình là 12,6%
trong đó các tỉnh Duyên hải miền Trung có tốc độ
là 13% và Tây nguyên 12,2%. Tốc độ tăng trưởng
như vậy nhìn chung cao hơn cả nước và từng tỉnh
đều có tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, tỷ trọng gDP
của toàn khu vực này trong gDP cả nước chỉ
khoảng 18% (năm 2010), trong đó tỷ trọng của các
tỉnh Duyên hải miền Trung là 14% và Tây nguyên
4%. nhìn chung đóng góp của khu vực này vào sự
phát triển chung của cả nước là rất thấp chỉ tương
đương với vùng Tây nam Bộ, đứng thứ 4 trong 5
vùng.  

giữa các tỉnh trong khu vực cũng phân chia
thành 4 nhóm thu nhập khác nhau tương ứng với
trình độ phát triển. nhóm 1 là TP. Đà nẵng,
nhóm 2 gồm tỉnh Khánh hòa, Quảng nam, Quảng
ngãi và Thừa Thiên huế, nhóm thứ 3 gồm các

tỉnh Quảng Bình, hà Tĩnh, Bình Thuận và gia
Lai và nhóm thứ 4 là các tỉnh còn lại. 

Cơ cấu kinh tế của khu vực MT-Tn lạc hậu hơn
so với cơ cấu kinh tế cả nước tuy đang từng bước
chuyển dịch. Tỷ trọng của nông nghiệp trong gDP
giảm đáng kể trong 5 năm, ngược lại tỷ trọng
công nghiệp tăng đáng kể, dịch vụ không thay đổi.
Thực chất việc chuyển dịch này là từ nông nghiệp
sang công nghiệp như Bảng 1. Xu hướng này cũng
được thể hiện trong từng vùng của khu vực. 

Trong 3 vùng có sự khác biệt nhất định về
trình độ, vùng Tây nguyên có tỷ trọng ngành
nông nghiệp khá cao trong cơ cấu cho dù có sự
dịch chuyển nhất định nhưng năm 2010 so với 2
vùng còn lại vẫn lạc hậu hơn. ngành công nghiệp
ở Tây nguyên có sự phát triển kém hơn 2 vùng
còn lại, điều này ảnh hưởng không ít đến sự phát
triển kinh tế chung của vùng này. hai vùng còn
lại đang có nhiều nỗ lực và tập trung phát triển
công nghiệp trong khi chưa chú trọng phát triển
dịch vụ. Khi tiềm năng phát triển dịch vụ rất lớn
nhưng không khai thác được là sự lãng phí lớn và
hạn chế sự phát triển kinh tế. Một trong những
lý do được đưa ra là thiếu vốn.

Bảng 1. Cơ cấu ngành trong GDP của khu vực MT-TN 

Nguồn: Tổng hợp từ niên giám thống kê các tỉnh MT-TN

Cơ cấu lao động của các tỉnh trong khu vực MT-
Tn phản ánh rõ nhất trình độ phát triển kinh tế
ở đây chưa thực sự ổn định và chắc chắn. Có 11
trên 14 tỉnh ở khu vực có tỷ lệ lao động làm việc
trong ngành nông nghiệp là hơn 51% tức là cao
hơn tỷ lệ chung của cả nước, trong đó có tới 6 tỉnh
chiếm tỷ lệ hơn 60%, cao nhất là ở Thanh hóa tới
hơn 70%. Tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công
nghiệp rất thấp, chỉ trên dưới 10% (trừ TP. Đà
nẵng có tỷ lệ gần 24%). Lĩnh vực dịch vụ lại có
tỷ lệ lao động chỉ sau lĩnh vực nông nghiệp, phần
lớn khoảng 30% (trừ Đà nẵng hơn 60%).  

2006 2010

NN CN DV NN CN DV

MT - TN 30 41 29 20 52 28

Bắc Trung Bộ 25 47 28 17 55 28

Duyên hải
Trung bộ

21 49 30 15 57 28

Tây Nguyên 51 21 28 38 32 30
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nhìn chung, kinh tế khu vực này phát triển
chưa thực sự chưa chắc chắn và ở trình độ trung
bình thấp so với các khu vực khác của Vn. Trình
độ phát triển cũng không đồng đều giữa các tỉnh
và khoảng cách này cũng không nhỏ trên nhiều
tiêu thức. Việc phân bổ nguồn lực giữa các tỉnh
thành cũng khác biệt và chênh lệch đáng kể như
một nguyên nhân khiến sự phát triển khác biệt
như trên. 

4. Những biến động dân số MT-TN thời kỳ 1999
- 2009

Sự thay đổi quy mô dân số của các tỉnh cũng
khác nhau, các tỉnh có quy mô giảm gồm Thanh
hóa (-1,9%), hà Tĩnh (-3,2%) và Đăk Lăk (2,9%).
Các tỉnh còn lại đều có quy mô tăng trong đó
nhanh nhất là Đà nẵng (29,5%), Khánh hòa

(12%), Kon Tum (36,8%), gia Lai (31,6%), và Đăk
nông (35,5%) (hình 1). những thay đổi này đã
làm thay đổi phân bố dân số giữa các vùng và các
tỉnh dân số đang tập trung nhiều hơn về những
nơi kinh tế - xã hội phát triển.  

Tỷ suất tăng dân số ở khu vực này phần lớn
đã giảm, trừ Đà nẵng, Quảng ngãi và Khánh hòa
tăng như hình 2. Tình hình này chủ yếu do tăng
dân số cơ học. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi xem
xét tình hình di cư ở đây. 

Sau 10 năm, tỷ lệ dân số đô thị đã tăng lên ở
cả MT-Tn (hình 3), các tỉnh Bắc trung Bộ và
Duyên hải nam Trung Bộ là 24,1% (tăng 5% so
với năm 1999), Tây nguyên có tỷ lệ là 27,8%, tăng
chỉ 0,2% trong 10 năm. Tỷ lệ này tăng ở tất cả
tỉnh, trừ Đăk nông và Lâm Đồng. năm 2009, Đà
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Nguồn: Tính toán của tác giả theo Số liệu tổng điều tra dân số 1999-2009 của Tổng cục Thống kê (riêng Đăk

Nông bắt đầu từ 2003 và một số chỉ tiêu lấy theo Đăk Lăk, Niên giám thống kê VN 2005)

Hình 1. Dân số và sự thay đổi dân số MT - TN
giữa 1999-2009

Hình 2. Sự thay đổi tỷ suất tăng dân số MT - TN (0/00)

Nguồn: Tính toán của tác giả theo Số liệu tổng điều tra dân số 1999-2009 của Tổng cục Thống kê (riêng Đăk

Nông năm 2009 lấy theo Đăk Lăk)

Hình 3. Tỷ lệ dân số đô thị ở MT - TN năm 1999 và 2009 Hình 4. Tỷ số giới tính ở MT - TN năm 1999 và 2009 (%)
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nẵng có tỷ lệ cao nhất gần 87%, tiếp đó là Khánh
hòa, Kon Tum, gia Lai và Lâm Đồng. Tăng
nhanh nhất là Bình Thuận (24%) tiếp đó là ninh
Thuận (12,6%) và Đà nẵng (7,8%). 

Chỉ số giới tính của miền Trung là 98,2 và Tây
nguyên là 102,4 năm 2009 và cao hơn của cả nước
(98,1). nam giới có xu hướng tăng nhanh hơn nữ
giới ở tất cả các tỉnh (hình 5), điều này cho thấy
tình trạng mất cân bằng giới đang diễn ra ở đây
trầm trọng hơn cả nước (hình 4). 

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi cơ bản đã có sự
thay đổi nhiều rõ như cả nước. Tỷ trọng dân số
trong độ tuổi lao động của các tỉnh đa số trên 60%
và tăng đáng kể sau 10 năm. nhưng chỉ số già
hóa tăng đáng kể so với năm 1999 ở tất cả các địa
phương như hình 5, nghĩa là xu hướng lao động
ngày càng nhiều và dân số đang già dần.   

Khu vực MT-Tn là khu vực có số người di cư
khỏi vào mức khá cao và xu hướng này mạnh lên
năm 2009 (hình 6), khi mà nhiều tỉnh tiếp nhận
người nhập cư thay đổi ngược lại như các tỉnh Tây
nguyên trừ Kon Tum. Dân cư các tỉnh còn lại có
xu hướng đi nhiều hơn đến. 

Tỷ lệ dân số biết đọc biết viết (Khả năng là
khả năng đọc và viết một đoạn văn đơn giản trong
sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng
dân tộc hoặc tiếng nước ngoài) ở MT-Tn từ 2002
có tăng lên ở đa số các tỉnh trừ một số tỉnh như
ninh Thuận, Thừa Thiên-huế, Quảng Trị (hình
7). Tuy tỷ lệ này có tăng nhưng thấp hơn cả nước
và rõ ràng sự nghiệp phát triển giáo dục ở đây
còn nhiều khó khăn và còn phải kể tới tình trạng
di dân khỏi các tỉnh này. 

những thay đổi lớn của dân số các tỉnh MT-

Hình 5. Chỉ số già hóa và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (%)

Nguồn: Tính toán của tác giả theo Số liệu tổng điều tra dân số 1999-2009 của Tổng cục Thống kê (riêng Đăk

Nông năm 2009 lấy theo Đăk Lăk)
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Nguồn: Tổng điều tra dân số năm 2009

Hình 6. Tỷ suất di cư thuần năm 1999 và 2009 (0/00) Hình 7. Tỷ suất dân số biết đọc biết viết ở MT - TN
năm 1999 và 2009    
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Hình 8. Mối quan hệ giữa mức giảm tỷ suất
tăng dân số và tốc độ tăng GDP/người

Hình 9. Quan hệ giữa mức thay đổi chỉ số giới tính
và tốc độ tăng trưởng GDP/người

Hình 10. Quan hệ giữa thay đổi tỷ suất di cư thuần
và tốc độ tăng GDP/người 

Hình 11. Đô thị hóa và di dân ở MT - TN

Hình 12. Mối quan hệ mức tăng tỷ lệ số người
trong độ tuổi lao động và tốc độ tăng GDP/người

Hình 13. Quan hệ giữa thay đổi chỉ số già hóa
và tốc độ tăng GDP/người

Hình 14. Tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ tăng GDP/người Hình 15. Thay đổi tỷ lệ dân số nông thôn
và tốc độ tăng GDP/người

Nguồn: Số liệu tổng điều tra dân số 1999-2009 của Tổng cục Thống kê và số liệu thống kê các tỉnh MT - TN

năm 1999 và 2009
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Tn bao gồm: tỷ lệ tăng dân số đã ổn định; cơ cấu
dân số vàng đang diễn ra ở tất cả các tỉnh; chỉ số
già hóa tăng nhanh; di cư diễn ra mạnh mẽ và có
sự khác biệt giữa các tỉnh; tỷ lệ dân số đô thị tăng
chậm.

5. Ảnh hưởng từ những thay đổi của dân số tới
kinh tế 

Phần này sẽ xem xét ảnh hưởng từ sự thay đổi
dân số tới sự phát triển kinh tế ở đây cũng như
những vấn đề thách thức với sự phát triển kinh
tế mà các nhà hoạch định cần phải giải quyết.

Sự phát triển kinh tế thể hiện rõ nhất ở chỉ
tiêu gDP/người cũng như tốc độ tăng của nó. Bây
giờ chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng của sự thay
đổi tỷ suất tăng dân số 10 năm qua và gDP/người
trung bình 10 năm 1999-2009. hình 9 cho thấy
tương quan dương giữa chúng, nghĩa là tỷ suất
tăng dân số giảm càng lớn trong 10 năm tác động
tích cực tới sự phát triển trưởng kinh tế. nhưng
chỉ tiêu này giảm còn chịu ảnh hưởng cả từ giảm
tỷ lệ tăng tự nhiên và cơ học.   

Tình trạng mất cân bằng giới tính khá nghiêm
trọng ở MT- Tn đã ảnh hưởng tiêu cực đến tăng
trưởng kinh tế (hình 9), những tỉnh có mức thay
đổi chỉ số giới tính càng lớn thì tăng trưởng càng
chậm. Xu hướng mất cân bằng giới tính dường như
vẫn đang tiếp diễn và điều này sẽ còn ảnh hưởng
đến sự phát triển kinh tế ở đây và đây chính là
thách thức lớn cho các nhà quản lý ở đây.   

hình 10 cho thấy tỷ suất di cư thuần càng tăng
thì càng làm giảm sự phát triển kinh tế, những
tỉnh mà nhiều người di chuyển đi càng hạn chế
phát triển. như vậy, những tỉnh có nhiều người
di cư vì thu nhập thấp và thiếu việc làm và khi
họ ra đi để lại nhiều nguồn lực không được khai
thác. Chưa kể những người di cư là những người
có trình độ cao.

những người di cư thường chọn đô thị và các
trung tâm kinh tế để đến (hình 11). nơi có tỷ lệ
đô thị hóa cao thì tỷ lệ nhập cư cao hơn, điều này
cũng đúng như kết luận từ nghiên cứu của Bùi
Quang Bình (2010). 

Lao động tăng lên và tham gia vào quá trình
sản xuất đã góp phần tăng trưởng. hình 12 cho
thấy những tỉnh có tỷ lệ dân số tham gia độ tuổi
lao động sẽ thúc đẩy tăng gDP/người. Điều đó cho

thấy nếu tận dụng tốt lực lượng lao động sẽ thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Dân số già ngày càng tăng làm tăng chỉ số già
hóa nghĩa là trong nền kinh tế người già nhiều
hơn và gánh nặng phải chăm sóc càng lớn. Khi
chỉ số này càng tăng sẽ khiến gDP/người tăng
chậm hơn. Đã đến lúc phải quan tâm đến vấn đề
dân số già dần để chuẩn bị điều kiện để chăm sóc
họ.    

Dân số già ngày càng tăng làm tăng chỉ số già
hóa, nghĩa là trong nền kinh tế người già nhiều
hơn và gánh nặng phải chăm sóc càng lớn. Khi
chỉ số này càng tăng sẽ khiến gDP/người tăng
chậm hơn (hình 13). Đã đến lúc phải quan tâm
đến vấn đề dân số già dần để chuẩn bị điều kiện
để chăm sóc họ. hình 14 cho thấy sự thay đổi tỷ
lệ dân số đô thị càng lớn thì tăng trưởng
gDP/người càng cao. nghĩa là sự gia tăng dân số
đô thị tăng lao động cho khu vực thành thị để
phát triển kinh tế. ngược lại với xu thế trên khi
tỷ lệ dân số nông thôn giảm sẽ tác động âm tới
tăng trưởng gDP/người (hình 15). nghĩa là, sự
thay đổi cấu trúc dân số này đang ảnh hưởng tiêu
cực tới khu vực nông thôn.  

như vậy, các nhân tố tác động tích cực tới tăng
trưởng kinh tế của các tỉnh MT-Tn gồm: (1) Duy
trì tỷ lệ gia tăng dân số giảm dần, (2) sự gia tăng
tỷ lệ số người trong độ tuổi lao động, (3) sự gia
tăng dân số đô thị. những thay đổi của dân số
ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển bao gồm: (1) Chỉ
số giới tính hay mất cân bằng giới tính, (2) chỉ số
già hóa tăng, (3) di cư thuần tăng, (4) tỷ lệ dân số
nông thôn giảm.  

6. Những vấn đề đặt ra và kiến nghị
6.1 Các vấn đề đặt ra với sự phát triển

kinh tế

Từ những phân tích trên có thể thấy sự phát
triển kinh tế của MT-Tn đang phải đối mặt với
các vấn đề sau:

Thứ nhất, cần phải có chính sách nào gắn với
chính sách phát triển kinh tế để tiếp tục duy trì
tỷ suất tăng dân số của khu vực như mức hiện nay
và vấn đề mất cân bằng giới tính;

Thứ hai, những điều chỉnh nào cần có để định
hướng phát triển kinh tế nhằm tận dụng nguồn
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lực lao động trẻ, có chất lượng và giảm dần nhu
cầu vốn đầu tư đang thiếu hụt; 

Thứ ba, làm thế nào để giải quyết vấn đề
chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các
tỉnh trong khu vực nhằm giảm bớt ảnh hưởng tiêu
cực từ di dân;

Thứ tư, phát triển hệ thống giáo dục y tế theo
hướng nào cho phù hợp với điều kiện mới;

Thứ năm, phát triển hệ thống an sinh xã hội
ra sao để giải quyết vấn đề đời sống của người già.

6.2 Kiến nghị

(1) chính sách phát triển kinh tế

- Điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế theo
hướng thâm dụng lao động;

- Chú trọng phát triển nông nghiệp và nông
thôn;

- hoàn thiện chính sách liên kết phát triển
kinh tế giữa các tỉnh trong khu vực đồng thời
phân bố sản xuất hợp lý hơn; 

- Thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho
lao động nông thôn;

- Kiện toàn và thúc đẩy sự phát triển hệ thống
dịch vụ bảo hiểm nói chung, nhất là bảo hiểm
nhân thọ nói riêng.  

(2) công tác dân số

- Các cấp chính quyền cần quan tâm tới công
tác dân số và kế hoạch hóa gia đình như một phần
cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển
kinh tế;

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện hoạt động

của bộ máy của Chi cục dân số các địa phương
cũng như ở cấp cơ sở để tiếp tục và nâng cao hiệu
quả của công tác kế hoạch hóa gia đình, đồng thời
tiếp tục chương trình truyền thông về dân số và
kế hoạch hóa gia đình;

- Cần nghiên cứu và phát triển mô hình truyền
thông dân số và kế hoạch hóa gia đình trước 2007
để áp dụng cho thời kỳ tới nhằm nâng cao hiệu
quả của công tác nàyn
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